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TUỔI THÀNH TẠO CỦA KHOÁNG HOÁ  
MOLIPDEN ¤ QUY HỒ, TÂY BẮC VIỆT NAM  VÀ  

ý NGHĨA ĐỊA CHẤT  
PHẠM TRUNG HIẾU 

 
I. Mở đầu 

Trong diện phân bố khoáng hoá molipden ¤ 
Quy Hồ phát triển rộng rãi các khoáng vật quặng 
pyrit và là tổ hợp khoáng vật quặng được sinh 
thành cùng giai đoạn tạo khoáng với molipdenit. 
Trong quá trình tạo khoáng, pyrit kết tinh ở nhiệt 
độ cao (227-320 oC) [22], năng lượng mạnh, trong 
điều kiện nhiệt dịch nhiệt độ trung bình, tinh thể 
nhanh chóng kết tinh và có độ tự hình cao, từ đó có 
thể bảo tồn được hệ của đồng vị ban đầu và không 
dễ bị ảnh hưởng bởi quá trình nhiệt dịch tạo quặng 
[3, 22]. Việc định tuổi cho các pyrit này có thể xác 
định được thời gian thành tạo của giai đoạn tạo 
khoáng. Phương pháp xác định đường đẳng thời 
Rb-Sr từ những năm 90 của thế kỷ XX được sử 
dụng định tuổi đồng vị cho khoáng vật quặng pyrit 
với mục đích xác định thời gian tạo quặng. Mặc dù 
phương pháp định tuổi này đã thu được những 
thành công nhất định [22, 23], song vẫn còn những 
hạn chế, nên hiệu suất thành công của mỗi lần phân 
tích không cao. Thông thường, trước khi phân tích 
hệ đồng vị Rb - Sr người ta thực hiện phân tích vi 
lượng Rb, Sr cho pyrit. Nếu hàm lượng của các 
nguyên tố này cao hoàn toàn có thể hy vọng vào 
một kết quả thành công ; ngược lại nếu hàm lượng 
Rb và Sr quá thấp (< 0,01 ppm) không nên thực 
hiện việc xác định tuổi đồng vị hệ Rb-Sr cho pyrit 
để tránh lãng phí về thời gian và vật chất. Trong 
nghiên cứu này chúng tôi áp dụng phương pháp 
Rb-Sr thực hiện trên khoáng vật quặng pyrit để xác 
định tuổi thành tạo cho khoáng hoá molipden ¤ 
Quy Hồ, đồng thời bàn luận về ý nghĩa địa chất 
khu vực của chúng.   

II. Vị trí lấy mẫu và đặc điểm  
khoáng hoá molipden trong  

vùng nghiên cứu 

Mẫu V0869 trong nghiên cứu này được lấy ở vị 
trí có tọa độ 22o22'30'' độ vỹ bắc và 103o48'16'' độ 

kinh đông, xã ¤ Quy Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 
thuộc diện phân bố các đá granit hạt nhỏ và granit 
sáng mầu dạng porphyr phức hệ Yê Yên Sun. 
Molipdenit có kích thước từ 0,2 đến 3,5 mm phân bố 
tập trung và rải rác ở phần rìa tiếp xúc giữa granit Yê 
Yên Sun và các đá vây quanh thuộc hệ tầng Suối 
Chiềng, hệ tầng Sin Quyền hoặc các thành tạo lục 
nguyên carbonat bị sừng hoá hệ tầng Bản Nguồn 
[10]. Molipden thường đi cùng với hai kiểu thành hệ 
khác nhau, đó là molipden - thạch anh và molipden - 
sulfur, gồm các đới khoáng hoá nhỏ dạng mạch, 
khoáng vật quặng gồm : molipdenit, chalcopyrit, 
pyrit, magnetit, pyrotin, sphalerit, limonit… Pyrit 
trong mẫu có kích thước từ 0,3 đến 5,0 mm gồm hai 
loại chính : một loại tương đối tự hình, bề mặt sạch, 
hầu như không xuất hiện các vết rạn nứt và loại khác 
có hình dạng kém tự hình hơn, bề mặt thường xuất 
hiện các vết rạn nứt. 

III. Phương pháp phân tích 

Từ mẫu V0869 (hình 1c) chúng tôi lựa chọn các 
đơn tinh thể pyrit có kích thước 4 mm × 4 mm  
× 3-4 mm, có độ tự hình cao để phân tích. Trong 
quá trình lựa chọn mẫu thu thập ngoài thực địa, 
mẫu nghiên cứu bao gồm nhiều loại tinh thể pyrit  
có kích thước khác nhau. Chúng tôi sử dụng kính 
soi nổi để lựa chọn những hạt tinh thể có bề mặt 
hoàn chỉnh, hầu như không xuất hiện các vết rạn 
nứt ở bề mặt và loại bỏ các tạp chất, với mục đích 
lựa chọn được hơn 99 % các hạt tinh thể hoàn 
chỉnh để kết quả phân tích đạt được hiệu suất thành 
công cao hơn. Quá trình phá mẫu, phân tích hàm 
lượng Rb, Sr và đo bằng thiết bị khối phổ kế được 
thực hiện tại phòng thí nghiệm đồng vị phóng xạ 
viện Vật lý Địa cầu và Địa chất thuộc viện Hàn lâm 
Khoa học Trung Quốc. Quy trình hoá học tách 
chiết Rb, Sr được thực hiện tại phòng thí nghiệm 
siêu sạch. Trong quá trình thực hiện thí nghiệm, 
HF, HNO3 đều được thông qua hai lần chưng cất 
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hơi thuần khiết để giảm tối thiểu các tạp chất lẫn 
trong dung dịch acid. Nước thông qua hệ thống 
thiết bị Millipore-E được sử dụng trong quá trình 
tách chiết hoá học, Sr Blank < 0,2 pg/ml. Các tinh 
thể pyrit được đưa qua thiết bị sóng siêu âm rung 
chứa HCl nồng độ thấp với thời gian 4-5 phút với 
mục đích làm sạch những tạp chất lẫn ở bề mặt tinh 
thể, sau đó lấy một lượng mẫu từ 1 đến 2 mg 
(tương đương khoảng 4-5 hạt đơn khoáng pyrit) 
đưa vào cốc nhựa Teflon, tiếp theo cho thêm một 
lượng hỗn hợp Spike 87Rb - 84Sr và 0,3 ml 3,5 mol/l 
HNO3, sau đó  đưa vào tủ sấy ở nhiệt độ 120 oC 
trong thời gian 24h để làm tan hoàn toàn mẫu. Sau 

khi mẫu được hoà tan hoàn toàn, sử dụng phương 
pháp tương tác anion với keo Spec-Sr và 3 mol/l 
HNO3 tiến hành tách chiết thuần khiết hàm lượng 
Rb và Sr trong pyrit. Toàn bộ quy trình phân tích hoá 
Rb và Sr Blank là 5~6 pg [4] (Blank là môi trường 
trong phòng thí nghiệm chứa Rb, Sr và hàm lượng Rb, 
Sr có trong nước tinh khiết). Sr và Rb  trong mẫu phân 
tích được đưa lên dây tóc W và Ta thông qua dụng cụ 
thí nghiệm pipep, tỷ số đồng vị được đo trên máy phổ 
kế độ chính xác cao IsoProbe-T do Đức sản xuất, các 
tham số của thiết bị có thể tham khảo trong [4, 16]. 
Cuối cùng là sử dụng phầm mềm tính toán đồng vị 
Isoplot 2.06 để tính tuổi và xác định đường đẳng thời. 

  

 
 
 

IV. Kết quả và thảo luận 

1. Thời gian tạo quặng và mối quan hệ với đá  
vây quanh 

Tổng cộng bốn điểm phân tích theo kết quả ở 
bảng 1 và sử dụng phần mềm Isoplot 2.06 để tính 
toán và xử lý, kết quả cho thấy bốn điểm phân tích 
tạo thành một đường đẳng thời (hình 2). Từ kết quả 
trên có thể thấy tuổi thành tạo của khoáng hoá 
molipden ¤ Quy Hồ khoảng 38 tr.n. Tuổi thành tạo 
này gẫn gũi với tuổi thành tạo granit hạt nhỏ và 
granit sáng mầu dạng porphyr phức hệ Yê Yên Sun 
và các đá kiềm cao của đới Jinshajiang và granit 
Jinping phía tây nam Trung Quốc. 

Cho tới thời điểm này có thể thấy các đá phức 
hệ Yê Yên Sun được phân chia thành hai loại 
chính: granit hạt nhỏ dạng aplit, granit sáng mầu 

(leucogranit) đôi chỗ có dạng porphyry. Các đá này 
có đặc điểm cao kiềm, kiểu kiềm kali-natri, giầu 
Rb, Sr, Ba, nghèo Nb, Ta, Hf, Zr [1] có tuổi thành 
tạo khoảng 38 tr.n được xác định bằng phương 
pháp LA-ICPMS U-Pb zircon [9] và một loại đá 
cao kiềm, giầu Rb, Zr, Nb, Ta và có tỷ lệ Ga/Al 
tương đối cao dao động từ 3,05 đến 5,70, gẫn gũi 
với granit kiểu A và có tuổi thành tạo 252-253 tr.n 
trên đới Phan Si Pang [10], rất gẫn gũi với granit 
kiểu A khu vực Emeishan Trung Quốc. Do đới 
Phan Si Pang rộng lớn, địa hình hiểm trở và lớp phủ 
dầy cho nên tới thời điểm này vẫn chưa vạch được 
ranh giới chính xác giữa hai loại đá có tuổi và đặc 
điểm thạch địa hoá khác nhau. Về cơ bản nên tách 
hai loại đá này thành hai phức hệ magma khác 
nhau do chúng không cùng nguồn gốc cũng như 
khác biệt rất lớn về thời gian thành tạo. 

 
 

← Hình 1. Quan hệ giữa khoáng vật 
quặng molipdenit và đá vây quanh 

a) Molipdenit (Mo) phân bố xâm tán 
trong  pegmatit,  

b) Molipdenit xuất hiện nhiều nơi tiếp 
xúc giữa các mạch thạch anh xuyên cắt 

granit biotit hạt nhỏ,  
c) Molipdenit và pyrite (Py) phân bố 

trong granit hạt nhỏ,  
d) Molipdenit xâm tán trong các đá 

sáng mầu (leucosome) thành phần chủ 
yếu là feldspar và thạch anh (Q) 
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Bảng 1. Kết quả phân tích Rb-Sr đơn khoáng pyrit mẫu V0869 

Số hiệu 
mẫu 

Đối tượng 
phân tích 

Điểm  
phân tích 

Rb 
[ppm] 

Sr 
[ppm] 

87Rb/86Sr 87Sr/86Sr Sai số (2ó) 

Pyrit 1 0,037 0,041 2,58 0,71127 0,00011 

Pyrit 2 0,040 1,266 0,09 0,70972 0,00012 

Pyrit 3 1,437 0,437 9,52 0,71583 0,00004 

 
 

V0869 

Pyrit 4 1,652 0,369 12,98 0,71835 0,00006 

 

      
 

 
Điều cần chú ý ở đây là khoáng hoá molipden 

tập trung chủ yếu ở các đá granit hạt nhỏ và granit 
sáng mầu đôi chỗ có dạng porphyr trong diện phân 
bố của phức hệ Yê Yên Sun cấu thành nên dẫy 
Phan Si Pang hùng vỹ ở Tây Bắc Việt Nam. Trần 
Tuấn Anh et al, (2002) gọi là các đá Tây ¤ Quy 
Hồ. Các đá có tuổi 35 tr.n được xác định bằng 
phương pháp U-Pb titanit [24] và khoảng 38 tr.n 
xác định bằng phương pháp U-Pb zircon [9]. Như 
vậy trong sai số cho phép, có thể thấy tuổi thành 
tạo của khoáng hoá molipden ¤ Quy Hồ rất gần 
gũi với tuổi thành tạo của các loại đá này.  

Đới Ailaoshan - Sông Hồng (ASRR) được coi là 
ranh giới giữa hai mảng ấn Độ và Âu á trong 
Kainozoi [8, 21]. Trong diện phân bố dọc theo đới  
này (phía tây nam Trung Quốc), tài liệu đã công bố 
cho thấy thời gian thành tạo của các đá kiềm cao 
chứa quặng tương đối rộng từ 55 đến 17 tr.n và có 
thể phân thành ba giai đoạn chính với mức tuổi 
bình quân : 52 ± 2,8 tr.n, 40 ± 2,3 tr.n và 33 ±  
3,3 tr.n [13, 14]. Phía tây nam Trung Quốc xuất 

hiện các mỏ Cu-Mo-Au porphyry lớn như Yulong, 
Xipanping, Machangqing. Thời gian tạo quặng của 
molipden ¤ Quy Hồ trong phạm vi sai số cho phép 
tương ứng với thời gian thành tạo quặng của 
molipden Yulong 40,7±1,8 tr.n được xác định bằng 
phương pháp Re-Os [13, 14 ]. Mặc dù bối cảnh địa 
động lực thành tạo các đá chứa quặng Cu-Mo-Au 
dọc đới Ailaoshan - Sông Hồng còn tồn tại nhiều 
quan điểm khác nhau : chúng được thành tạo sau va 
chạm của hai mảng, hay được thành tạo do kết quả 
vỏ đại dương Neo-Tethys hút chìm xuống dưới vỏ 
lục địa Âu á trong Paleogene,… việc thành tạo 
những mỏ quặng có trữ lượng lớn như Yulong, 
Xipanping, Machangqing,… và quặng hoá Cu-Au-
Mo Kainozoi Tây Bắc Việt Nam cho thấy quá trình 
ghép nối giữa hai mảng ấn Độ và Âu á đóng vai 
trò quan trọng trong quá trình tạo khoáng thời kỳ 
Kainozoi. Như vậy tiềm năng các loại khoáng sản 
Cu-Au-Mo được thành tạo vào giai đoạn Kainoizoi 
Tây Bắc Việt Nam có thể lớn hơn nhiều so với 
những dự báo trước đây.   

← Hình 1. Đường đẳng thời Rb-Sr 
khoáng vật pyrit trong mẫu V0869 

(MSWD là giá trị trung bình  
trọng lượng) 

0 4 8 0

 0,713 12 0

0,713

16

Tuổi = 38 ± 3 tr.n 
Tỷ lệ 87Sr/86Sr ban đầu = 0,70960 ± 0,00036 
MSWD = 2,1 
 

87Rb/86Sr 

87
R

b/
86

S
r 

0,719 

0,717 

0,715 

0,711 

0,713 

0,709 

0,707 

Pyrit (V0869) 
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Từ những nghiên cứu trên và kết hợp với các 
công trình nghiên cứu trước đây cho thấy móng kết 
tinh và các giai đoạn hoạt động magma Tây Bắc 
Việt Nam rất gần gũi với móng kết tinh và các giai 
đoạn hoạt động magma của craton Dương Tử, 
Trung Quốc [11, 12, 19]. Trong khuôn khổ của 
công trình nghiên cứu này chúng tôi không thảo 
luận cụ thể về nguồn gốc thành tạo của các đá đi 
cùng với quặng hoá molipdenit, kết quả nghiên cứu 
về chúng sẽ được trình bầy ở một công trình khác. 

2. Đặc trưng của Rb, Sr và tỷ lệ 87Sr/86Sr trong 
dung dịch tạo quặng 

Kết quả phân tích hàm lượng Rb, Sr trong pyrit 
(bảng 1) cho thấy hàm lượng Rb (0,037 - 1,652 
ppm) thấp hơn nhiều so với Rb trong đá vây quanh 
(Rb trung bình = 153,9 ppm) và hàm lượng Sr 
(0,041 - 1,267 ppm) rõ ràng thấp hơn rất nhiều so 
với Sr trong  đá (Sr trung bình = 910,2 ppm), đồng 
thời tỷ lệ Rb/Sr cao hơn nhiều so với đá vây quanh 
(Rb và Sr là giá trị trung bình được tính từ bốn mẫu 
đá Tây ¤ Quy Hồ trong nghiên cứu của Trần Tuấn 
Anh et al, 2002) và năm mẫu P.T.H 2009 (tài liệu 
chưa công bố). Kết quả thí nghiệm của Medford  
et al, (1983) cho thấy nồng độ Rb nhỏ hơn nhiều Sr 
trong thể rắn dung dịch cứng của các đá silicat 
[17]. Đồng thời, Nabelek (1987) sử dụng các 
nguyên tố vi lượng tính toán phương trình trao đổi 
vật chất giữa nước và đá cho thấy dung dịch từ đá 
vây quanh thoát ra mang theo hàm lượng Sr từ  
0,12 % đến 1,65 % (trung bình 0,65 %) [12]. Ngoài 
ra, theo nghiên cứu của [2, 6, 7, 17] cho thấy tỷ số 
đồng vị (87Sr/86Sr)i có ý nghĩa quan trọng trong việc 
xác định nguồn vật chất dung dịch tạo quặng từ đâu 
tới. Từ bảng 1 và hình 2, tỷ lệ (87Sr/86Sr)i = 0,70960 
trong pyrit rất khác biệt so với (87Sr/86Sr)i của đá 
vây quanh (0,7288 - 0,7347) [5]. Điều  đó cho thấy 
có thể một bộ phận của dung dịch tạo quặng được 
cung cấp từ đá vây quanh và nguồn vật chất tương 
đối phức tạp. Rất tiếc trong nghiên cứu này chúng 
tôi chưa có đủ số liệu đồng vị S, O và H để hiểu sâu 
hơn nữa về nguồn gốc của dung dịch tạo quặng.  

Kết luận 

Tuổi thành tạo của khoáng hoá molipden ¤ 
Quy Hồ được xác định bằng phương pháp Rb-Sr 
trên khoáng vật quặng pyrit là khoảng 38 tr.n. 
Khoáng hoá molipden ¤ Quy Hồ có quan hệ về 
không gian và thời gian với các thành tạo granit hạt 
nhỏ và granit sáng mầu (leucogranit) dạng porphyr. 
Nguồn cung cấp của dung dịch tạo quặng trong quá 

trình thành tạo đới khoáng hoá Cu-Mo có thể được 
cung cấp một phần từ đá vây quanh. Đới khoáng 
hoá Cu-Mo Tây Bắc Việt Nam trong giai đoạn 
Kainozoi được thành tạo có thể liên quan tới kết 
quả va chạm của hai mảng lục địa ấn Độ và Âu ¸.  

Lời cảm ơn : trong quá trình thực hiện thí 
nghiệm tác giả được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình 
của Ts Li Xianghui, Phòng thí nghiệm đồng vị 
phóng xạ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) ; 
công tác thực địa được sự giúp đỡ, hướng dẫn của 
Gs Liu JunLai Đại học Địa chất Trung Quốc (Bắc 
Kinh) và cuộc thảo luận với Gs Zhang Qi (Viện 
Hàn lâm Khoa học Trung Quốc). Trong quá trình 
hoàn thiện bài báo, nhận được những góp ý quý 
báu của Pgs Tskh Trần Trọng Hoà. Tác giả xin chân 
thành cảm ơn những hợp tác và giúp đỡ quý báu đó. 
Công trình hoàn thành trên cơ sở đề tài mã số 
40525007 của Hiệp hội Khoa học Trung Quốc và 
một phần dự án hợp tác với Viện Khoa học Địa chất 
Bắc Kinh Trung Quốc đề tài mã số 1212010611803.  
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SUMMARY 
Age of molybdenite mineralization from the  

O Quy Ho deposit of Northwestern Vietnam and its 
geological significance 

The pyrite Rb-Sr technique has been used to 
determine the timing of mineralization, the results 
showed that O Quy Hồ molipdenite mineralization 
of northwestern Vietnam was formed in Paleogene 
(~c.a 38 Ma). The molydenite mineralization is 
contemporaneous to the formation of fine-grained 
porphyric granite and lecogranite of Ye Yen Sun 
complex. Combined with relevant isotope studies 
(87Sr/86Sr)i, the data indicate the source of the 
mineralization are complex and can be supplied 
from surrounded rock and the Mo deposits in the 
northwestern Vietnam were related to the India-
Asia collision during the Eocene. 

Ngày nhận bài : 15 - 12 - 2009 

             Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội 
 


